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Nhận xét: Mức kỹ năng thực hành RTTQ của NVYT 
thuộc hệ điều trị và hệ chăm sóc khá tương đương 
nhau ở xuất sắc,giỏi à khá. Tuy nhiên, kỹ thuật năng 
RTTQ mức bình thuộc hệ Điều trị (19,5%) cao hơn 
nhiều so với hệ chăm sóc (8%)  
6. Phân bố kỹ năng thực hành RTTQ của đối 

tượng NC theo khối lâm sàng. 
Không có sự khác biệt rõ ràng trong phần kỹ năng 

thực hành RTTQ giữa các khối Nội, khối Ngoại Sản và 
khối Chuyên khoa. 
BÀN LUẬN 
Phần lớn NVYT tham gia NC có phần kỹ năng thực 

hành RTTQ xếp loại khá và giỏi. Trong đó, xếp loại 
khá chiếm tỷ lệ cao nhất (36%), tiếp đến giỏi (34,8%), 
xuất sắc (18,4%), trung bình (10,8%). Không có sự 
khác biệt rõ ràng kỹ năng thực hành RTTQ giữa các 
khối Nội, Ngoại, Sản, Chuyên khoa và giữa hai giới 
nam và nữ. Trong đó, Mức xuất sắc của nam (24,1%) 
cao hơn nữ; Mức giỏi nữ (35,4%) cao hơn nam; Mức 
khá nữ (30,9%) cao hơn nam (27,8%) và mức trung 
bình của nam (17,7%) cao hơn nữ (12,2%). 

Đánh giá mức kỹ năng thực hành RTTQ của NVYT 
có những đặc điểm như sau: 

NVYT có thâm niên công tác < 5 năm và từ 5-10 
năm xếp loại trung bình khá cao. NVYT thuộc trình độ 
Cao đẳng cao hơn các đối tượng có trình độ Đại học và 
Trung cấp. NVYT thuộc hệ điều trị và hệ chăm sóc khá 
tương đương nhau ở mức xuất sắc,giỏi và khá nhưng 
mức bình thuộc hệ Điều trị (19,5%) cao hơn nhiều so 
với hệ chăm sóc (8%)  

KẾT LUẬN 
Hầu hết mức kỹ năng thực hành RTTQ của các đối 

tượng đạt loại khá và giỏi. trong đó: tỷ lệ loại xuất sắc 
chiếm18,4%, giỏi 34,8%, khá 36%, trung bình 10,8% 
và không có NVYT xếp loại yếu. Các đối tượng có trình 
độ Cao đẳng kỹ năng thực hành RTTQ đồng đều hơn 
so với các đối tượng có trình độ Đại học và Trung cấp. 
Riêng đối tượng Hộ lý rất ít chú ý đến kỹ năng thực 
hành RTTQ. Các đối tượng có thâm niên công tác lâu 
hơn có kỹ năng thực hành tốt hơn so với các đối tượng 
mới về công tác. 
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Tác dụng GIẢM ho của thuốc hl trong điều trị viêm họng đỏ cấp 

 
Tạ Văn Bình, Hoàng Minh Chung 

Đại học Y Hà Nội 

tóm tắt 
Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, ngẫu nhiên, mở, 

có nhóm chứng, trên 30 bệnh nhân ≥ 18 tuổi, chẩn 
đoán viêm họng đỏ cấp nhằm đánh giá tác dụng giảm 
ho của thuốc HL so với nhóm chứng sử dụng thuốc xịt 
họng Anginovag cho thấy: sau 7 ngày điều trị hiệu quả 
giảm ho đạt 90% khỏi. Tác dụng giảm ho của dung 
dịch xịt họng HL tương đương với dung dịch xit họng 
Anginovag trên lâm sàng. Tỷ lệ khỏi ho giữa nhóm 
viêm họng cấp (thể phong nhiệt) và nhóm đợt cấp của 
viêm họng mạn (thể đảm nhiệt) không khác biệt có ý 
nghĩa thống kê. Tiền sử dùng thuốc hay chưa dùng 
thuốc không ảnh hưởng đến kết quả điều trị. 
summary 
Randomized Clinical trial, open, placebo-controlled, 

in 30 patients ≥ 18 years of age, diagnosed with 
pharyngitis red level to assess the effects of cough 
medicine HL compared with the control group using 
throat sprays Anginovag showed that after 7 days of 
treatment to effectively reduce coughing at 90% off. 
Antitussive effect of HL throat spray solution equivalent 
to the solution of clinical acid Anginovag throat. Ratio 
between throat from coughing level and acute 

exacerbations of chronic pharyngitis did not difference 
significantly significant. A history of drug use or not use 
drugs do not affect treatment outcome. 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Viêm họng đỏ cấp là bệnh rất hay gặp vào mùa 

lạnh ở cả người lớn và trẻ em. Viêm họng cấp tính là 
viêm cấp tính của niêm mạc họng [5]. Theo Nguyễn 
Thị út, ở trẻ em viêm họng cấp tính có tỉ lệ ho 52,4% 
[10]. Theo điều tra mô hình bệnh tật ở một số cộng 
đồng nông thôn phía Bắc Việt Nam của Đỗ Thị Phương 
và cộng sự thì tỷ lệ ho chiếm khoảng 25% trong 10 
chứng bệnh chính thường gặp [8].  

Thuốc HL đã được nhóm nghiên cứu của bệnh viện 
đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội nghiên cứu từ năm 
2007 dạng khí dung. Năm 2009 nghiên cứu dạng thuốc 
xịt và đánh giá tính an toàn, chống viêm, kháng khuẩn 
trên thực nghiệm đạt kết quả tốt. Để góp phần nghiên 
cứu nhằm đưa thuốc HL sớm được sử dụng trong cộng 
đồng, chúng tôi tiến hành nghiên cứu này với mục tiêu: 
Đánh giá tác dụng giảm ho của thuốc HL trong điều trị 
viêm họng đỏ cấp. 
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ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu. 
Khoa Ngũ quan - Bệnh viện Y học cổ truyền 

(YHCT) Hà Nội, từ 03/2010 - 11/2011. 
2. Thuốc nghiên cứu. 
Thuốc HL do Khoa Dược Bệnh viện YHCT Hà Nội 

sản xuất với thành phần: Cam thảo (9g), Đại thanh 
diệp (15g), Hoàng cầm (15g), Kim ngân hoa (30g), 
Kinh giới (15g), Ngưu bàng tử (15g), Tân di (6g), Td Tế 
tân (3g), Xạ can (6g), Menthol (0,015g), Tá dược vừa 
đủ (10 ml). 
3. Đối tượng nghiên cứu. 
60 bệnh nhân ≥18 tuổi, không phân biệt giới, nghề 

nghiệp, được chẩn đoán viêm họng đỏ cấp, tự nguyện 
tham gia và thoả mãn tất cả các điều kiện trong tiêu 
chuẩn lựa chọn, tiêu chuẩn loại trừ theo y học hiện đại 
và y học cổ truyền được nêu trong đề cương nghiên 
cứu.  
4. Thiết kế nghiên cứu 
Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, nhãn 

mở, có nhóm chứng.  
Bệnh nhân được khám toàn thân và khám chuyên 

khoa Tai Mũi Họng theo tiêu chuẩn lựa chọn và loại trừ 
rồi được chia vào 2 nhóm: 

Nhóm chứng: 30 bệnh nhân, xịt thuốc Anginovag 
trong 7 ngày, 3 ngày đầu cứ 3 giờ xịt 1 lần, tối đa 4 lần 
trong ngày, mỗi lần 2 nhát, các ngày sau mỗi ngày xịt 
3 lần. 

Nhóm nghiên cứu: 30 bệnh nhân, xịt thuốc HL 
trong 7 ngày, 3 ngày đầu cứ 3 giờ xịt 1 lần, tối đa 4 lần 
trong ngày, mỗi lần 2 nhát, các ngày sau mỗi ngày xịt 
3 lần. 
5. Xử lý số liệu và tính kết quả 
Các số liệu sau khi thu thập xong được làm sạch và 

xử lý theo phương pháp thống kê y sinh học trên phần 
mềm SPSS 16.0. 
KẾT QUẢ 
Hiệu quả điều trị 
Bảng 1: So sánh triệu chứng ho của hai nhóm sau 

điều trị 

Nhóm 
Nhóm nghiên cứu (n=30) Nhóm chứng (n=30) 

n % n % 
Khỏi ho 27 90,0 26 86,7 

Không khỏi ho 3 10,0 4 13,3 
p > 0,05 

Sau 7 ngày điều trị triệu chứng ho giảm rõ rệt ở cả 
2 nhóm. Kết quả điều trị ở nhóm nghiên cứu và nhóm 
chứng khác biệt không có ý nghĩa thống kê với p>0,05. 

Bảng 2: Kết quả đối với triệu chứng ho theo phân 
loại YHHĐ và YHCT 

Nhóm 
 

Kết quả 

Viêm họng  
cấp/ Phong nhiệt 

Đợt cấp của viêm họng 
mạn/Đàm nhiệt 

Nhóm NC Nhóm chứng Nhóm NC Nhóm chứng 
n % n % n % n % 

Khỏi ho 12 44,4 15 57,7 15 55,6 11 42,3 
Không 
khỏi ho 

2 66,7 2 50,0 1 33,3 2 50,0 

p > 0,05 > 0,05 

Sau 7 ngày điều trị triệu chứng ho giảm rõ rệt ở các 
thể bệnh được phân loại theo YHHĐ, YHCT sự khác 
biệt giữa 2 nhóm trong từng thể không có ý nghĩa 
thống kê với p>0,05. 

Bảng 3. ảnh hưởng của tình trạng dùng thuốc, thời 
gian mắc tới triệu chứng ho 

 

Nhóm 
 

Kết quả 

Nhóm nghiên cứu Nhóm chứng 

Đã dùng 
thuốc 

Chưa dùng 
thuốc 

Đã dùng 
thuốc 

Chưa 
dùng 
thuốc 

n % n % n % n % 
Khỏi ho 13 86,7 14 93,3 11 91,7 15 83,3 

Không khỏi ho 2 13,3 1 6,7 1 8,2 3 6,7 
p p > 0,05 p > 0,05 

ảnh hưởng của tình trạng dùng thuốc tới kết quả 
điều trị triệu chứng ho khác biệt không có ý nghĩa 
thống kê. 
BÀN LUẬN 
Sau 7 ngày điều trị triệu chứng ho giảm rõ rệt ở cả 

2 nhóm. ở nhóm nghiên cứu được điều trị bằng dung 
dịch HL có 27/30 (90%) bệnh nhân khỏi triệu chứng 
ho. Kết quả tương đương với kết quả trong nghiên cứu 
của Tạ Văn Bình với 19/22 (86,36%) bệnh nhân khỏi 
ho [1]. ở nhóm chứng có 26/30 (86,7%) bệnh nhân 
khỏi ho, sự khác biệt giữa nhóm điều trị bằng dung 
dịch xịt họng HL và nhóm chứng điều trị bằng dung 
dịch xịt họng Anginovag là không có ý nghĩa thống kê 
với p>0,05. Sở dĩ đạt được hiệu quả tương đương nhau 
giữa 2 nhóm là do trong thành phần của cả 2 dung 
dịch đều có hoạt chất Glycyrrhizin có trong vị thuốc 
Cam thảo, đây là hoạt chất có tác dụng làm giảm ho 
và long đờm rất tốt [3]. Kết quả này cũng phù hợp với 
kết quả của nghiên cứu của Đỗ Việt Hương năm 1997, 
nghiên cứu này cho thấy còn 6,67% bệnh nhân ho do 
viêm họng cấp và 12,5% bệnh nhân ho do viêm phế 
quản mạn chưa khỏi ho vào ngày thứ 6 điều trị bằng si 
rô CT. Kết quả này tương đương bởi vì trong si rô CT 
có các vị thuốc Kinh giới, Cam thảo, Ngưu bàng tử 
giống như trong dung dịch thuốc xịt họng HL [4]. Hiệu 
quả giảm ho của dung dịch xịt họng HL cho tỷ lệ khỏi 
cao hơn Cao ma hạnh (65,22% khỏi) trong nghiên cứu 
của Phạm Thị Lý năm 2002 [21] và cũng cao hơn bài 
thuốc của Nguyễn Hữu Ba (85% khỏi) [2]. 

Sau 7 ngày điều trị triệu chứng ho giảm rõ rệt ở các 
thể được phân loại theo YHHĐ và YHCT. Bảng 2 cho 
thấy triệu chứng ho giảm rõ rệt theo các thể. Trong 
nhóm nghiên cứu có 12/14 bệnh nhân khỏi ho ở thể 
viêm họng cấp (thể phong nhiệt) và 15/16 bệnh nhân 
khỏi ho ở thể đợt cấp của viêm họng mạn tính (thể đàm 
nhiệt), sự khác biệt giữa 2 thể trong cả 2 nhóm nghiên 
cứu không có ý nghĩa thống kê p>0,05. Trong nhóm 
chứng có 15/17 bệnh nhân khỏi ho ở thể viêm họng 
cấp (thể phong nhiệt) và 11/13 bệnh nhân khỏi ho ở 
thể đợt cấp của viêm họng mạn tính (thể đàm nhiệt), 
sự khác biệt về hiệu quả giảm ho giữa 2 thể trong 
nhóm không có ý nghĩa thống kê với p>0,05. So sánh 
hiệu quả giảm ho của 2 nhóm trong một thể bệnh thì 
thấy hiệu quả giảm ho của nhóm nghiên cứu và nhóm 
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chứng khác biệt không có ý nghĩa thống kê p > 0,05. 
Như vậy đối với mỗi thể thì hiệu quả giảm ho ở 2 nhóm 
là tương đương. Để đạt được hiệu quả điều trị này là do 
trong dung dịch HL có các vị thuốc Kinh giới, Ngưu 
bàng tử có tác dụng phát tán phong nhiệt nên sử dụng 
cho bệnh nhân thể phong nhiệt tốt. Ngoài ra trong 
dung dịch HL còn có các vị thuốc có tác dụng thanh 
nhiệt giải độc như Cam thảo, Đại thanh diệp, Hoàng 
cầm, Kim ngân hoa, Xạ can nên sử dụng cho bệnh 
nhân thể phong nhiệt sẽ có hiệu quả cao. Do dung dịch 
HL có nhiều vị thuốc thanh nhiệt giải độc nên cũng sử 
dụng tốt cho các bệnh nhân thể đàm nhiệt. Thể đàm 
nhiệt vừa cần trừ thấp vừa cần thanh nhiệt nên vị thuốc 
Hoàng cầm có tác dụng rất tốt khi thanh thấp nhiệt, tả 
phế hỏa, ngoài ra các vị thuốc Ngưu bàng tử có tác 
dụng lợi niệu, Tế tân có tác dụng thông kinh hoạt lạc 
nên làm cho thấp mất đi. Vậy nên triệu chứng ho giảm ở 
2 thể theo YHCT là tương đương [6] [9]. 

Bảng 3 cho thấy ở nhóm nghiên cứu có 13/15 bệnh 
nhân đã sử dụng các loại thuốc trước khi đến khám và 
điều trị bằng dung dịch HL xịt họng khỏi ho, có 14/15 
bệnh nhân chưa sử dụng bất kỳ loại thuốc nào trước 
khi đến khám và điều trị bằng dung dịch HL khỏi ho, sự 
khác biệt về tình trạng sử dụng thuốc và không sử 
dụng thuốc trước khi điều trị bằng dung dịch HL ảnh 
hưởng tới kết quả điều trị ho bằng HL là không có ý 
nghĩa thống kê với p>0,05. Tương tự, ở nhóm chứng có 
11/12 bệnh nhân đã sử dụng thuốc trước khi đến khám 
và điều trị bằng Anginovag đã khỏi ho và 15/18 bệnh 
nhân chưa sử dụng thuốc được điều trị bằng 
Anginovag đã khỏi ho, sự khác biệt ở nhóm chứng về 
tình trạng sử dụng thuốc và không sử dụng thuốc ảnh 
hưởng tới kết quả điều trị ho bằng Anginovag là không 
có ý nghĩa thông kê với p>0,05. Như vậy ở cả nhóm 
nghiên cứu và nhóm chứng tình trạng sử dụng thuốc 
hay chưa sử dụng thuốc đều không ảnh hường gì tới 
quá trình điều trị và tác dụng điều trị ho của cả dung 
dịch HL và dung dịch Anginovag. 
KẾT LUẬN 
Qua nghiên cứu 30 bệnh nhân viêm họng đỏ cấp 

bằng dung dịch xit họng HL cho thấy sau 7 ngày điều 

trị hiệu quả giảm ho đạt 90% khỏi. Tác dụng giảm ho 
của dung dịch xịt họng HL tương đương với dung dịch 
xit họng Anginovag trên lâm sàng. Tỷ lệ khỏi ho giữa 
nhóm viêm họng cấp (thể phong nhiệt) và nhóm đợt 
cấp của viêm họng mạn (thể đảm nhiệt) không khác 
biệt có ý nghĩa thống kê. Tiền sử dùng thuốc hay chưa 
dùng thuốc không ảnh hưởng đến kết quả điều trị. 
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Tác dụng của misoprostol trong đình chỉ thai nhỏ hơn hoặc bằng 12 tuần  

ngừng phát triển trong tử cung tại bệnh viện phụ sản tháI bình 
 

Ninh Văn Minh - Trường Đại học Y Thái Bình 
Trần Văn Giới - Bệnh viện phụ sản Thái Bình 

Đặt vấn đề 
Thai nhỏ hơn hoặc bằng 12 tuần ngừng phát triển 

trong tử cung là một bệnh lý thường gặp trong lâm 
sàng chiếm tỷ lệ khoảng 15-20% tổng số thai nghén. 
Việc đình chỉ các thai nghén ngừng phát triển trong tử 
cung có nhiều phương pháp, tuy nhiên mỗi phương 
pháp có một ưu nhược điểm, gần đây các công trình 
nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước cho 
thấy ưu điểm của các progstaglandin E1trong việc đình 
chỉ thai nhỏ hơn hoặc bằng 12 tuần ngừng phát triển 

trong tử cung. Mục tiêu của nghiên cứu này: 
Đánh giá hiệu quả gây sảy thai của Misoprostol 

trong điều trị thai nhỏ hơn hoặc bằng 12 tuần ngừng 
phát triển trong tử cung. 

Nhận xét các tác dụng không mong muốn của 
Misoprostol. 
Thiết kế nghiên cứu 
Phương pháp nghiên cứu mô tả 126 bệnh nhân đủ tiêu 

chuẩn tuyển chọn, tình nguyện vào nhóm nghiên cứu. 


